Trường tiểu học Thượng Quận


Tuần 33:                                                                   Ngày soạn: 16 - 4 - 2018
                                                                                                  Ngày dạy:  Thứ hai ngày  23 - 4 - 2018
               Buổi sáng:                          
                                   Tiết 2 + 3:                        Tập đọc                            
Bóp nát quả cam
I. Mục đích yêu cầu :

- HS đọc rành mạch toàn bài; Biết đọc rõ lời các nhân vật trong câu chuyện.
- HS hiểu nghĩa các từ được chú giải ( SGK ); Hiểu ND câu chuyện: Ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, trí lớn, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc.
- Các KNS được GD trong bài: KN tự nhận thức, xác định giá trị bản thân, đảm nhận trách nhiệm và kiên định.
- GDHS lòng yêu nước, căm thù giặc.

II. chuẩn bị:
- Tranh minh hoạ bài đọc ( SGK ), Bảng phụ để HD luyện đọc.
- Các PP/ KT dạy học: PP trình bày ý kiến cá nhân; đặt câu hỏi và thảo luận nhóm.
III. Các Hoạt Động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS đọc TL bài  Tiếng chổi tre  + TLCH về ND bài.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:- GV g. thiệu vài nét về Trần Quốc Toản -> Giới thiệu ND câu chuyện.
b. Các hoạt động : 

Tiết 2:

* HĐ 1: Luyện đọc.

- GV đọc mẫu toàn bài - 1 HS đọc lại bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV l​ưu ý HS luyện đọc đúng các từ: nước ta, ngang ngược, thuyền rồng, liều chết, phép nước, lời khen, lăm le, ...
- HS tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp. GV theo dõi, uốn nắn cách đọc.
+ GV dùng bảng phụ HDHS đọc một số câu:

. Đợi từ sáng đến trưa, / vẫn không được gặp, / cậu bèn liều chết / xô mấy người lính gác ngã chúi, / xăm xăm xuống bến. //
. Quốc Toản tạ ơn Vua, / chân buớc lên bờ mà lòng ấm ức: // " Vua ban cho cam quý / nhưng xem ta như trẻ con, / vẫn không cho dự bàn việc nước ". // Nghĩ đến quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, / cậu nghiến răng, / hai bàn tay bóp chặt. //
- GV giúp HS hiểu các từ ngữ được chú giải ( SGK - T.125 ). 
- HS thi đọc giữa các nhóm ( từng đoạn, cả bài - CN ).
Tiết 3:
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài:
GV hư​ớng dẫn HS  đọc thầm từng đoạn, cả bài  + trả lời câu hỏi SGK.

- HS đọc đoạn 1+ TLCH 1( SGK ): Giặc Nguyên giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta.
- GV nêu tiếp CH: Thấy sứ giặc ngang ngược, thái độ của Trần Quốc Toản như thế nào ?  

 ( ... vô cùng căm giận )
- HS đọc tiếp đoạn 2 + TLCH 2 ( SGK ): ... Trần Quốc Toản xin được gặp Vua để được nói hai tiếng " xin đánh ".
- GV nêu tiếp CH 3 ( SGK ) - HSTL: Quốc Toản đợi gặp Vua từ sáng đến trưa; liều chết, xô lính gác để vào nơi họp; xăm xăm xuống thuyền.
+ HS đọc tiếp đoạn 3, GV hỏi: Vì sao sau khi tâu Vua " xin đánh ", Quốc Toản lại tự đặt thanh gươm lên gáy ? ( Vì cậu biết: xô lính gác, tự ý xông vào nơi Vua họp triều đình là trái phép nước, phải bị trị tội ).
- GV nêu tiếp CH 4 ( SGK ) - HSTL: Vì Vua thấy Quốc Toản còn trẻ đã biết lo việc nước.
+ HS đọc tiếp đoạn 4 + TLCH 5 ( SGK ): Quốc Toản đang ấm ức vì bị Vua xem như trẻ con, lại căm giận sôi sục khi nghĩ đến quân giặc nên nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt, quả cam vì vậy vô tình bị bóp nát.
* HĐ 3: Luyện đọc lại: 

- GV tổ chức cho HS  thi đọc theo nhóm ( luyện đọc phân vai ). 
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cá nhân, nhóm đọc tốt.
3. Củng cố, dặn dò: 
+ GV chốt ND bài: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ?( Trần Quốc Toản là một thiếu niên yêu nước. / Trần Quốc Toản tuổi nhỏ mà đã biết lo cho dân, cho nước. / Người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc ).
- HS liên hệ, nói về lòng yêu nước: cố gắng học tập tốt để sau này góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, ...
- GV nhận xét tiết học, dặn HS đọc kĩ lại truyện, nhớ truyện để CB cho tiết kể chuyện sau.

                     Tiết 4:
  Toán

T.161: ôn tập về các số trong phạm vi 1000
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
- Giúp HS biết đọc, viết và so sánh các số trong phạm vi 1000; Biết đếm thêm một số đơn vị trong trường hợp đơn giản; Nhận biết số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số.
- Rèn kĩ năng thực hành đọc, viết và so sánh các số trong phạm vi 1000; KN đếm thêm một số đơn vị và nhận biết số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số.
- HS tích cực, chủ động trong học tập.
II. chuẩn bị: 

- Các băng giấy kẻ sẵn các ô như BT 2 ( SGK ).

- HS: Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra kết hợp khi luyện tập.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK - T.168 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - GV đọc cho HS viết số ở bảng con; 3 HS lên bảng viết ( viết ba dòng đầu ).
- HS nhận xét, chốt lại các số viết đúng.
- GV yêu cầu HS đọc lại các số vừa viết; HS  nêu nhận xét về đặc điểm của một vài số như: 101  ;  250  ;  900  ;  199  ;  555.
- Củng cố cho HS về cách đọc, viết các số có 3 chữ số.
+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài, GV kết hợp gắn các băng giấy kẻ sẵn các phần a, b, c lên bảng.

- GV cho HS nhẩm đếm các số lần lượt từ 380 đến 390 sau đó yêu cầu HS nêu miệng các số cần điền vào từng ô trống, GV kết hợp điền vào bảng.
- Tương tự các phần b, c còn lại, HS tự làm, 2 HS lên bảng điền, lớp nhận xét, chữa bài.
- Củng cố về thứ tự các số có 3 chữ số ( a ) ; thứ tự các số tròn chục trong PV 1000 ( c ).

+ Bài 4: - HS tự làm vào vở BT, 2 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài.

- GV yêu cầu HS giải thích cách làm.

- Củng cố cho HS về so sánh các số có 3 chữ số.

+ Bài 5: - HS tự làm bài sau đó nêu miệng KQ.

- GV yêu cầu HS ghi đầy đủ câu TL vào vở, chẳng hạn:

a) Số bé nhất có 3 chữ số là: 100.

b) Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999.

c) Số liền sau của 999 là: 1000.

+ Bài 3: ( HS làm thêm nếu còn thời gian ).

- GV cho HS nêu đặc điểm của số tròn trăm ( số có 2 chữ số 0 ở tận cùng bên phải ).

- HS tự làm bài ( dựa vào phép đếm - đếm cách 100 hoặc so sánh các số tròn trăm ) rồi nêu miệng KQ.

- Củng cố cho HS về cách so sánh các số tròn trăm. 
3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại ND luyện tập trong tiết học, GV củng cố, khắc sâu KT về đọc, viết và so sánh các số trong phạm vi 1000.
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập. Dặn HS ghi nhớ cách đọc, viết, đếm và so sánh các số trong phạm vi 1000.

                    Buổi chiều:
                                      TiÕt 1:                       TẬP ĐỌC (*)                              
                                                                lá cờ

I. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc l​ưu loát toàn bài, đọc đúng các từ ngữ khó. Biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. Biết đọc bài văn với giọng vui sướng tràn đầy niềm tự hào.

- Hiểu được nghĩa các từ ngữ được chú giải ở trong bài. Hiểu ND bài: niềm vui sướng, ngỡ ngàng của bạn nhỏ khi thấy những lá cờ mọc lên khắp nơi trong ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

- HS ghi nhớ được một sự kiện LS quan trọng của đất nước: Cách mạng tháng Tám thành công ( Tháng 8 năm 1945 ). GDHS lòng yêu nước, yêu Tổ quốc.
II. chuẩn bị:  
- Tranh minh hoạ bài đọc SGK, Lá cờ. Bảng phụ để HD luyện đọc.
III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 
- 4 HS nối tiếp nhau đọc bài  Bóp nát quả cam  + TLCH về ND bài.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV cho HS quan sát lá cờ và giới thiệu cho HS: Lá cờ đỏ sao vàng là hình ảnh tượng trưng cho Tổ quốc VN. Người VN ai cũng yêu quý lá cờ Tổ quốc -> Giới thiệu ND bài.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài - 1 HS đọc lại toàn bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. GV lư​u ý HS đọc đúng các từ ngữ: ngỡ ngàng, lá cờ, năm cánh, lũ lượt, ...
- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn, GV chia bài làm 2 đoạn: 

+ Đoạn 1: từ đầu đến ... "nền trời xanh mêng mông  buổi sáng".

+ Đoạn 2: phần còn lại.

- GV dùng bảng phụ HDHS luyện đọc một số câu:

          - Ra coi, / mau lên ! //

          Chị tôi vừa gọi, / vừa kéo tôi chạy ra cửa, // chị chỉ tay về phía bót: //

          - Thấy gì chưa ? //

          Tôi thấy rồi. / Cờ ! // Cờ đỏ sao vàng / trên cột cờ trước bót. // Tôi ngỡ ngàng ngắm lá cờ rực rỡ / với ngôi sao vàng năm cánh / đang bay phấp phới / trên nền trời xanh mênh mông của buổi sáng. //

- GV kết hợp giúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ đ​ược chú giải ở cuối bài và giải nghĩa thêm: Cách mạng tháng Tám - cuộc cách mạng giành độc lập diễn ra vào mùa thu tháng Tám, năm 1945 ở nước ta; xuồng - thuyền nhỏ không có mái che thường đi  kèm theo thuyền lớn hoặc tàu thuỷ; bè - tấm phẳng gồm nhiều thân cây ghép lại, nổi trên mặt nước, dùng làm phương tiện vận chuyển trên sông nước.
- HS thi đọc giữa các nhóm ( từng đoạn, cả bài ).

* HĐ 2: HDHS tìm hiểu bài.

HS đọc thầm từng đoạn rồi trả lời các CH trong SGK.

+ HS đọc đoạn 1, TLCH 1 ( SGK ): Bạn nhỏ thấy lá cờ trên cột cờ trước đồn giặc.

- GV bổ sung: lá cờ được treo trên cột cờ trước đồn giặc chứng tỏ quân ta đã chiến thắng, đã treo được cờ, khẳng định chủ quyền của ta.
- GV nêu tiếp CH 2 - HSTL: Lá cờ rực rỡ với ngôi sao vàng năm cánh bay trên nền trời xanh mêng mông buổi sáng.

- GV hỏi thêm: Các bạn nhỏ nói về sự xuất hiện của lá cờ, vẻ đẹp của lá cờ nói lên điều gì về tình cảm của bạn nhỏ ? ( Bạn nhỏ vui sướng khi thấy lá cờ. Bạn rất yêu lá cờ, yêu Cách mạng, yêu Tổ quốc ).

+ HS đọc tiếp đoạn 2, TLCH 3: Cờ mọc trước cửa mỗi nhà. Cờ bay trên những ngọn cây xanh lá. Cờ đậu trên tay những người đang lũ lượt đổ về chợ. Cờ được cắm trước mũi những chiếc xuồng nối nhau san sát, kết thành một chiếc bè đầy cờ.

- GV nêu tiếp câu hỏi 4 - HSTL: Mọi người mang cờ đi tham gia buổi mít tinh đầu tiên mừng ngày  Cách mạng tháng Tám thành công.

+ GV hỏi thêm: - Hình ảnh những lá cờ mọc lên ở khắp nơi nói lên điều gì ? 

( Cách mạng đã thành công. Mọi người đều vui mừng khi Cách mạng thành công; họ yêu quý lá cờ - biểu tượng của Cách mạng, của Tổ quốc ).
* HĐ 3: Luyện đọc lại.

- 3, 4 HS thi đọc lại bài văn.

- GV HD HS: đọc giọng vui sướng, tràn đầy niềm tự hào, khi nhanh ( ở phần đầu - chị gọi em ra xem lá cờ ), khi chậm rãi ( ở phần sau - tả niềm hân hoan của em bé khi ngắm những lá cờ đang mọc dần lên ở khắp nơi ). Nhấn giọng ở những từ ngữ tả sự ngạc nhiên, vui sướng của bạn nhỏ khi thấy lá cờ. 

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, CN đọc đúng và hay.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV chốt ND bài: Bài văn tả niềm vui sướng, ngỡ ngàng của một bạn nhỏ khi ngắm những lá cờ mọc lên khắp nơi như hoa nở rộ trong ngày Cách mạng tháng  Tám thành công. 
GV hỏi thêm: Qua bài văn các em hiểu điều gì ? GV chốt lại: ngày Cách mạng tháng Tám thành công ( Ngày 19 / 8 / 1945 ) là ngày hội của toàn dân VN.
- GV nhận xét tiết học, nhắc HS tiếp tục luyện đọc lại bài văn, ghi nhớ SKLS quan trọng của đất nước, của dân tộc.


                                     TiÕt 3:                      TIẾNG VIỆT ( * )     
  LUYỆN VIẾT CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT )

BÀI: CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC
I. Mục đích yêu cầu:
- HS nghe - viết chính xác, trình bày đúng đoạn “ Từ đầu … đến những đóa hoa ban đã nở lứa đầu “ trong bài Cây và hoa bên lăng Bác. Viết hoa đúng các tên riêng, viết đúng các tiếng có âm đầu l - n; s - x; ch - tr và d .
- Rèn KN nghe - viết chính tả. 

- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- HS: Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:       
* H§ 1: HD HS nghe - viÕt

- GVđọc mẫu bài viết 1 lần, 3 HS đọc lại. 

- HS nêu nhận xét: Những chữ nào trong bài được viết hoa ? Vì sao phải viết hoa ?

- HS luyện viết ở bảng con ( Bác, Ba Đình ) và một số tiếng khác: lịch sử, uy nghi, đất nước, đâm chồi, phô sắc, tượng trưng, danh dự, trang nghiêm, đóa, lứa, …
- GV đọc cho HS viết bài.
- HS đổi chéo vở để soát lỗi.

- GV chấm 1 / 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS nêu ND bài viết. GV chốt: Cây và hoa từ khắp miền đất nước về tụ hội thể hiện tình cảm kính yêu của toàn dân ta từ Bắc chí Nam đối với Bác.
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài tốt. 

                                   Tiết 3:                          Toán (*)                             

Ôn tập: đọc, viết và so sánh các số có 3 chữ số
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cho HS KN đọc, viết và so sánh các số có 3 chữ số.

- Rèn kĩ năng thực hành đọc, viết và so sánh các số có 3 chữ số.

- HS vận dụng làm tốt các bài tập theo yêu cầu.

II. Chuẩn bị: 
- Nội dung một số bài tập liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành

- GV tổ chức, HDHS làm các bài tập sau:

+ Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

           641 ; ........ ; 643 ; ......... ; 645 ; 646 ; ......... ; .......... ; 649 ; .......... ; .......... ; 652.

+ Bài 2: Ghi lại cách đọc các số sau:

     124  ;  215  ;  310 ;  405 ;  555 ; 700 ;  999  ; 1000.
+ Bài 3: Viết các số sau:

a) Hai trăm m​ười ba.                  d) Chín trăm.

b) Bốn trăm m​ười.                      e) Năm trăm năm m​ư¬i lăm.

c) Sáu trăm linh tám.                g) Một nghìn.

+ Bài 4: Sắp xếp các số sau :  253 ; 235 ; 462 ; 638 ; 523 ;  535 ; 650 theo thứ tự:  

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT theo ND từng bài:

+ Bài 1: Củng cố cho HS về thứ tự các số có 3 chữ số.

+ Bài 2: Củng cố về KN đọc các số có 3 chữ số.

+ Bài 3: Củng cố KN viết các số có 3 chữ số

+ Bài 4: Củng cố về KN so sánh, sắp xếp các số có 3 chữ số theo thứ tự cho tr​ước.

* HĐ 2:  Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, khắc sâu KT đã học về thứ tự, đọc, viết và so sánh các số có 3 chữ số.

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dư​¬ng những HS tích cực học tập.


                                                                                               Ngày soạn: 17 - 4 - 2018
                                                                                              Ngày dạy:  Thứ ba -  24 - 4 - 2018
                Buổi sáng:

                                Tiết 1:                     chính tả ( nghe - viết )     
     bóp nát quả cam
I. Mục đích yêu cầu:
- HS nghe - viết chính xác, trình bày đúng đoạn tóm tắt truyện Bóp nát quả cam. Làm đúng các bài tập phân biệt s / x .
- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt s / x.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết ND bài tập 2 ( a ).

- Bảng con, Vở BT Tiếng Việt - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  GV đọc cho 2 HS  viết trên bảng lớp , dưới lớp viết ở bảng con:  lặng ngắt, lao công, lối đi, ...

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* H§ 1: HD HS nghe - viÕt

- GVđọc mẫu bài viết 1 lần, 3 HS đọc lại. 

- HS nêu nhận xét: Những chữ nào trong bài được viết hoa ? Vì sao phải viết hoa ?

- HS luyện viết ở bảng con ( Vua, Quốc Toản ) và một số tiếng khác: xiết chặt, âm mưu, liều chết, nghiến răng, ...

- GV đọc cho HS viết bài.
- HS đổi chéo vở để soát lỗi.

- GV chấm 1 / 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.
+ BT 2 ( a): - 1, 2 HS đọc y/ c của bài. GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND bài tập lên bảng.
- Cả lớp đọc thầm và làm bài vào vở bài tập. 1 HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- 3, 4 HS đọc lại câu tục ngữ, bài đồng dao và bài ca dao.
- Củng cố cách phân biệt s / x .

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nêu ND bài viết. GV chốt, khắc sâu lòng yêu nước, căm thù giặc và ý chí quyết tâm đánh giặc của Trần Quốc Toản. 
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 
                                        

                                        Tiết 2:                  kể chuyện
  bóp nát quả cam
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết sắp xếp lại đúng thứ tự  các tranh ( SGK ) theo đúng diễn biến câu chuyện và kể lại được từng đoạn của câu chuyện ; biết kể lại toàn bộ câu chuyện. 

- Rèn KN kể chuyện: HS  chăm chú theo dõi bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn; kể tiếp được lời kể của bạn.

- Các KNS được GD trong bài: KN tự nhận thức, xác định giá trị bản thân, đảm nhận trách nhiệm và kiên định.
- GDHS tấm gương về lòng nước, căm thù giặc của Quốc Toản.

II. chuẩn bị: - Tranh SGK
- Các PP/ KT dạy học: PP trình bày ý kiến cá nhân; đặt câu hỏi và thảo luận nhóm.

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- 3 HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện Chuyện quả bầu;

- 1 HS nêu ý nghĩa câu chuyện - GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:
* HĐ 1: Sắp xếp lại thứ tự các tranh theo đúng diễn biến  câu chuyện.

- 1HS đọc yêu cầu 1 ( SGK ), lớp đọc thầm và quan sát tranh SGK.

- Từng cặp HS trao đổi, sắp xếp lại thứ tự các tranh theo đúng ND câu chuyện. 
- Đại diện HS trả lời.

- Lớp nhận xét, chốt lại thứ tự đúng của các tranh là: 2 - 1 -  4 - 3.

* HĐ 2: Kể từng đoạn câu chuyện theo thứ tự các tranh đã được sắp xếp lại.

- GV nêu yêu cầu 2 ( SGK ).

- HS tập kể từng đoạn của câu chuyện theo nhóm: 4 HS nối tiếp nhau kể lần lượt 4 đoạn của truyện. Hết một lượt lại quay lại từ đoạn 1, nhưng thay người kể.

- Đại diện các nhóm thi kể trước lớp ( trình độ tương đương nhau ). 
- Lớp nhận xét, tuyên dương nhóm, cá nhân kể tốt.

* HĐ 3:  Kể toàn bộ câu chuyện. 
- 2, 3 HS thi kể trước lớp.

- Lớp nhận xét bình chọn cá nhân kể tốt nhất - tuyên dương.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nêu ý nghĩa câu chuyện: Lòng yêu nước, căm thù giặc của Trần Quốc Toản + Liên hệ nói về ý nghĩa GD của câu chuyện, việc làm thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước của bản thân.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS kể chuyện tốt. Dặn HS kể lại câu chuyện cho ngư​êi thân nghe.

                                 
                                            Tiết 4:                          Toán
                                 T.162: ôn tập các số trong phạm vi 1000
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đọc, viết các số có ba chữ số; Biết phân tích các số có ba chữ số thành các trăm, các chục, các đơn vị và ngược lại; Biết sắp xếp các số có đến ba chữ số theo thứ tự xác định; tìm đặc điểm của một dãy số để vết tiếp các số của dãy số đó.

- Rèn KN đọc, viết, phân tích, sắp xếp các số có ba chữ số theo thứ tự xác định.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: - Bảng lớp viết sẵn bài 1.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - HS lên bảng chữa bài 4 trang 168.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GV giải thích yêu cầu của bài và HD HS cách trình bày bài. Chẳng hạn:

a) Chín trăm ba mươi chín: 939.
- HS tự làm bài vào vở. 

- Một số HS tiếp nối nhau lên bảng nối mỗi số với cách đọc tương ứng của nó.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt KQ đúng.

- Củng cố cho HS  cách đọc, viết các số có ba chữ số.

+ Bài 2: - GV cùng HS phân tích mẫu:
a) Số 842 có 8 trăm, 4 chục, 2 đơn vị hoặc số 842 là tổng của 8 trăm, 4 chục , 2 đơn vị.

b) Có thể dùng phép cộng để tìm tổng đã cho, chẳng hạn: 300 + 60 + 9 = 369, cho HS nêu nhận xét để thấy có 3 trăm, 6 chục, 9 đơn vị thì viết được số 369 .
- HS tự làm bài. Một số HS làm trên bảng lớp - Lớp nhận xét, chữa bài.

- Củng cố về phân tích các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị và ngược lại.

+ Bài 3 : - HS nêu yêu cầu của bài, nêu cách sắp xếp các số theo thứ tự ở từng phần.
- HS tự  làm bài: sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé ( a ) và ngược lại ( b ).

- 2 HS làm trên bảng lớp - HS nhận xét, chữa bài.
- Củng cố cách sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.

+ Bài 4 ( HS làm thêm – nếu còn thời gian ):
- GV gợi ý giúp HS nhận biết được đặc điểm của mỗi dãy số đã cho:
a) - Dãy các số chẵn liên tiếp: mỗi số đứng sau đều bằng số đứng liền trước nó cộng với 2 đơn vị.

b) - Dãy các số lẻ liên tiếp: mỗi số đứng sau đều bằng số đứng liền trước nó cộng với 2 đơn vị.

c) - Dãy số cách đều 10 đơn vị: mỗi số đứng sau đều bằng số đứng liền trước nó cộng với 10 đơn vị.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Củng cố nhận biết về đặc điểm của các dãy số chẵn, lẻ liên tiếp; dãy số cách đều.

3. Củng cố, dặn dò:

- Củng cố, khắc sâu KT về đọc, viết và phân tích các số có ba chữ số thành tổng các trăm, chục và đơn vị.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​​​​ương những HS tích cực học tập. Dặn HS ôn bài.


                                                                                           Ngày soạn: 18 - 4 - 2018
                                                                                          Ngày dạy: Thứ t​ư ngày  25 - 4 - 2018
                 Buổi sáng:                       
                                          Tiết 1:                        Tập đọc                            
Lượm
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc đúng các các câu thơ 4 chữ, đọc đúng các từ ngữ khó. Biết nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ. Biết đọc bài thơ với giọng vui tươi, nhí nhảnh, hồn nhiên. 

- Hiểu các từ ngữ đư​ợc chú giải trong bài. Hiểu ND bài: Ca ngợi chú bé liên lạc đáng yêu  và dũng cảm. HTL ít nhất 2 khổ thơ đầu.
- GDHS lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước. 
II. chuẩn bị:  - Tranh minh họa bài đọc trong SGK, Bảng phụ để HDHS luyện đọc.
III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS tiếp nối nhau đọc 2 đoạn của bài Lá cờ + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: 

- GV liên hệ từ bài cũ: Bóp nát quả cam kể về Trần Quốc Toản - một thiếu niên anh hùng trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên cách đây hơn 700 năm -> giới thiệu ND bài thơ " Lượm " viết về một chú bé làm liên lạc đưa thư qua các mặt trận trong thời kì cả dân tộc ta chiến đấu chống thực dân Pháp.

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng vui tươi, nhí nhảnh, hồn nhiên; nhấn giọng những TN gợi tả ngoại hình, dáng đi của chú bé.

- 2 HS  đọc lại - Lớp đọc thầm.
- HS tiếp nối nhau đọc từng dòng thơ - GV kết hợp HDHS đọc các tiếng, từ khó : loắt choắt, thoăn thoắt, nghênh nghênh, đội lệch, huýt sáo, chim chích, hiểm nghèo, nhấp nhô, lúa trỗ, ...
- HS nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ, GV hướng dẫn các em cách ngắt nhịp và nhấn giọng:

                               Chú bé loắt choắt /

                               Cái sắc xinh xinh /

                               Cái chân thoăn thoắt /

                               Cái đầu nghênh nghênh. //

- GV giúp HS hiểu nghĩa của các từ được chú giải ( SGK ). 
- GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm ( cả bài ).
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

GV hư​​ớng dẫn HS đọc thầm từng khổ thơ, đọc toàn bài + trả lời các câu hỏi trong SGK:
+ HS đọc 2 khổ thơ đầu + TL câu hỏi 1 ( SGK ): lượm bé loắt choắt, đeo cái sắc xinh xinh, chân đi thoăn thoắt, đầu nghêng nghênh, ca - lô đội lệch, mồm huýt sáo, như chim chích nhảy trên đường vàng.

- GV: những TN gợi tả Lượm trong hai khổ thơ đầu cho thấy Lượm rất ngộ nghĩnh, đáng yêu, tinh nghịch.
+ HS đọc tiếp khổ 3 + TL câu hỏi 2 ( SGK ): Lượm làm liên lạc, chuyển thư ở mặt trận.
- GV nói thêm: Làm nhiệm vụ chuyển thư, chuyển công văn, tài liệu ở mặt trận là một công việc rất vất vả và nguy hiểm.
+ HS đọc tiếp khổ 4 + TL Câu 3 ( SGK ): Lượm không sợ hiểm nguy, vụt qua mặt trận, bất chấp đạn giặc bay vèo vèo, chuyển gấp lá thư " Thượng khẩn ".

- GV yêu cầu HS: Tả lại hình ảnh Lượm trong khổ thơ 4.
 ( Lượm đi trên đường quê vắng vẻ, hai bên đường lúa trổ đòng đòng, chỉ thấy mũ ca - lô nhấp nhô trên biển lúa ).

+ HS đọc toàn bài + TL câu hỏi 5 ( SGK ): HS tiếp nối nhau nói những câu thơ mà mình thích, GV yêu cầu HS giải thích lí do vì sao em thích những câu thơ đó.
* HĐ 3: Luyện đọc HTL bài thơ.
- GV HDHS học thuộc lòng từng khổ thơ rồi cả bài, theo cách lấy giấy che từng dòng, từng đoạn ( HS học thuộc 2 khổ thơ đầu ).

- HS thi đọc TL từng khổ rồi cả bài thơ.

- Lớp nhận xét, tuyên dương những HS đọc tốt, thuộc bài.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nêu ND của bài thơ: Ca ngợi chú bé liên lạc rất đáng yêu và dũng cảm. 

+ GDHS về lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm của Chú bé liên lạc.
- GV nhận xét tiết học; Dặn HS tiếp tục HTL bài thơ.

  
                                         Tiết 2:                        Tập viết                             
                                                       Chữ hoa V ( kiểu 2 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS viết đúng chữ hoa V ( kiểu 2 ), chữ ứng dụng của bài theo cỡ vừa và nhỏ. Viết đúng câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn KN viết chữ hoa V ( kiểu 2 ).
- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ  V ( kiểu 2 )  viết hoa, phấn màu.

- Bảng phụ viết sẵn mẫu cỡ chữ nhỏ trên dòng kẻ li: Việt; Việt Nam thân yêu.

- Bảng con, phấn, bút chì, Vở Tập viết - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS viết chữ cái hoa Q ( kiểu 2 ), chữ  Qu©n.®· học ở bảng con.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa V ( kiểu 2 ).

- GV cho HS quan sát chữ mẫu. Yêu cầu HS nêu nhận xét về cấu tạo chữ V ( kiểu 2 ):

 gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 3 nét cơ bản - 1 nét móc hai đầu ( trái - phải ), một nét cong phải ( hơi duỗi, không thật cong như bình thường ) và một nét cong dưới nhỏ.
- GV chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu.

- GV viết mẫu chữ hoa V ( kiểu 2 ) lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ V ( kiểu 2 ) trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2: HD viết chữ và câu ứng dụng.
- GV viết mẫu câu ứng dụng: Việt Nam thân yêu.

- HS đọc câu ứng dụng và nêu cách hiểu nghĩa của câu ứng dụng.

- GV giúp HS hiểu nghĩa của câu ứng dụng:  Việt Nam là Tổ quốc thân yêu của chúng ta.
- HS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt các dấu thanh.
+ Nối nét: nối nét 1 của chữ i vào sườn chữ V.
+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng bằng khoảng cách viết chữ o.

- GV viết mẫu chữ  Việt và HDHS cách viết.

- HS tập viết chữ Việt ở bảng con. GV nhận xét, uốn nắn cách viết.

* HĐ 3: HS luyện viết bài trong vở Tập viết.

- GV nêu yêu cầu viết:

+ 1 dòng chữ V ( kiểu 2 ) cỡ vừa.

+ 1 dòng chữ V ( kiểu 2 ) cỡ nhỏ 
+ 1 dòng chữ Việt cỡ vừa, 1 dòng chữ Việt cỡ nhỏ.

+ 3 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ:  Việt Nam thân yêu.

- HS luyện viết theo yêu cầu trên.

+ GV theo dõi, giúp HS viết đúng q. trình, hình dáng và ND. 

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ V ( kiểu 2 ).
                                           Tiết 3:                         Toán       
 T.163: ôn tập về phép cộng và phép trừ
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm; Biết làm tính cộng, trừ ( có nhớ ) trong phạm vi 100; Biết làm tính cộng, trừ không nhớ với các số có 3 chữ số và biết cách giải bài toán bằng một phép cộng.

- Rèn luyện KN thực hành làm tính, giải toán về cộng, trừ.

- HS tích cực, tự giác trong học tập. 

II. chuẩn bị: - Bảng con.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 4 HS lên bảng, dưới lớp làm ở bảng con ( đặt tính rồi tính ):

               315  + 523             538  -  215                  85 + 14                    35 - 17

- GV hỏi để củng cố cho HS về KN thực hiện phép cộng, trừ ( có nhớ ) các số có 2 chữ số và cộng, trừ ( không nhớ ) các số có 3 chữ số.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4 ( SGK - T.170 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1 ( cột 1, 3 ) - HS tự tính nhẩm và ghi KQ vào vở; 3 HS lên bảng làm bài.

- Lớp nhận xét, chữa bài, chốt KQ đúng.

- GV củng cố về KN cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm.
+ Bài 2 ( cột 1, 2, 4 ) - HS nêu yêu cầu của bài.

- HS tự chép các phép tính và làm bài vào vở, Một số HS lên bảng làm bài. 

- Lớp nhận xét, GV chốt kết quả đúng.
- Củng cố cho HS về KN cộng, trừ ( có nhớ ) với các số có 2 chữ số và cộng, trừ ( không nhớ ) với các số có ba chữ số.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu + nêu tóm tắt bài toán.

- HS nêu phép tính giải.

- HS tự ghi tóm tắt bài toán rồi trình bày lời giải vào vở - 1 HS lên bảng trình bày.

- GV cùng HS nhận xét, thống nhất lời giải đúng.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán bằng một phép cộng.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ các KT đã học về phép cộng, phép trừ; về so sánh các số có 3 chữ số.

                                         Tiết 4:                     đạo đức
Giáo dục an toàn giao thông ( tiếp )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS  nhận biết thế nào là hành vi an toàn và nguy hiểm của người đi bộ, đi xe đạp trên đường; HS nhận biết được những nguy hiểm thường có khi đi trên đường.

- HS biết phân biệt những hành vi an toàn và nguy hiểm khi đi trên đường; Biết cách đi trong ngõ hẹp, nơi lề đường bị lấn chiếm, qua ngã tư.

- HS có ý thức đi bộ bên lề đường, không đùa nghịch dưới lòng đường để đảm bảo an toàn.

II. chuẩn bị:

- GV: Một số tình huống cho HĐ 2.

- 2 bảng chữ: An toàn - Nguy hiểm.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Đi trên đường em thường đi phía tay nào ? ( tay phải ).
- Khi lên, xuống xe máy, ô tô em cần lưu ý điều gì ? ( xe dừng hẳn mới được lên, xuống ).
- Khi ngồi trên xe máy, ô tô đang chạy em cần phải ngồi như thế nào ? ( không được quay ngang ngửa, thò đầu, tay ra ngoài, đứng lên, ... khi xe đang chạy ).
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Giới thiệu an toàn và nguy hiểm.
+ Mục tiêu: Giúp HS  hiểu ý nghĩa an toàn và không an toàn khi đi trên đường; Nhận biết các hành động an toàn và không an toàn trên đường.
+ Cách tiến hành: - GV giải thích thế nào là an toàn, thế nào là nguy hiểm.

- GV đưa ra một tình huống: Nếu em đang đứng ở sân trường, có hai bạn đang đuổi nhau chạy xô vào em, làm em ngã hoặc có thể cả 2 em cùng ngã. Sau đó gợi hỏi, phân tích, giúp HS hiểu được đây là một tình huống không an toàn.

- GV nêu tiếp một vài VD về hành vi nguy hiểm:
a) Đá bóng dưới lòng đường sẽ bị xe máy đâm vào là nguy hiểm.


b) Khi ngồi sau xe máy không bám chặt vào người ngồi trước có thể bị ngã là nguy hiểm.

c) Ngồi sau xe đạp do bạn nhỏ đèo có thể đâm vào xe khác là nguy hiểm.

d) ¤ tô, xe máy chạy nhanh nơi đông người là nguy hiểm.

- HS liên hệ kể về một tình huống nguy hiểm mà em đã gặp phải hay nhìn thấy.
- GV giúp HS hiểu thế nào là an toàn và nguy hiểm:
. An toàn: Khi đi trên đường không để xảy ra va quệt, không bị ngã, bị đau, ...

. Nguy hiểm: là các hành vi dễ gây tai nạn.

- HS nêu nhận biết về các hành động an toàn và không an toàn trên đường:

. Đi bộ hay qua đường nắm tay người lớn là an toàn.

. Đi bộ qua đường phải tuân theo tín hiệu đèn giao thông là đảm bảo an toàn.

. Chạy và chơi dưới lòng đường là nguy hiểm.

. Ngồi trên xe đạp do bạn nhỏ khác đèo là nguy hiểm.

* HĐ 2: Thảo luận nhóm, phân biệt hành vi an toàn và nguy hiểm.
+ Mục tiêu:  Giúp HS  biết lựa chọn, thực hiện hành vi khi gặp các tình huống không an toàn trên đường.

+ Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành 5 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận về 1 tình huống:
a) Nhóm 1: Em và các bạn đang ôm quả bóng đi từ nhà ra sân trường chơi. Quả bóng bỗng tuột khỏi tay em, lăn xuống đường, em có vội vàng chạy theo để nhặt quả bóng không ? làm thế nào em lấy được quả bóng ?

b) Nhóm 2: Bạn em có một chiếc xe đạp mới, bạn em muốn đèo em ra phố chơi nhưng đường phố lúc đó rất đông xe đi lại. Em có đi hay không ? Em sẽ nói gì với bạn em ?

c) Nhóm 3: Em cùng mẹ chuẩn bị qua đường, cả hai tay mẹ em cùng bận xách túi. Em nào thế nào để cùng mẹ qua đường ?

d) Nhóm 4: Em cùng một số bạn đi học về, đến chỗ ngã ba đường rộng, các bạn rủ em cùng chơi đá cầu. Em có cùng chơi không ? Em sẽ nói gì với các bạn ?

e) Nhóm 5: Có mấy bạn ở phía bên kia đường đang đi đến Nhà văn hoá, các bạn vẫy em sang đi cùng các bạn, nhưng trên đường đang có nhiều xe cộ qua lại. Em sẽ làm gì ? làm thế nào để qua đường đi cùng các bạn của em được ?
- Các nhóm thảo luận từng tình huống, tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

- Đại diện từng nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình.
- GV kết luận: Khi đi bộ qua đường, trẻ em cần phải nắm tay người lớn và biết tìm sự giúp đỡ của người lớn khi cần thiết, không tham gia vào các trò chơi hoặc đá bóng, hoặc đá cầu trên đường và nhắc nhở bạn mình không tham gia vào các hoạt động nguy hiểm đó.
* HĐ 3: An toàn trên đường đến trường.

+ Mục tiêu: HS biết khi đi học, đi chơi trên đường phải chú ý để đảm bảo an toàn.
+ Cách tiến hành: - HS nói về an toàn trên đường đi học.
. Em đi đến trường trên con đường nào ?

. Em đi như thế nào để được an toàn ?

    Đi bộ trên vỉa hè hoặc phải đi sát lề đường.

    Chú ý tránh xe đi trên đường.

    Không đùa nghịch trên đường.

    Khi đi đường chú ý quan sát các xe qua lại.

- KL: Trên đường có nhiều loại xe qua lại, ta phải chú ý khi đi đường:

. Đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải.

. Quan sát kĩ trước khi qua đường để đảm bảo an toàn.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND bài: Thế nào là an toàn và nguy hiểm. Khi đi trên đường, để đảm bảo an toàn, em cần phải làm gì ? GV chốt lại ND bài. 
- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS ý thức giữ gìn an toàn trên đường đến trường.


                                                                             Ngày soạn:  19 - 4 - 2018
                                                                                         Ngày dạy: Thứ năm ngày 26 - 4 - 2018 
                  Buổi sáng:

                                         Tiết 1:             chính tả ( nghe - viết )                                  
Lượm
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe viết đúng, chính xác, trình bày đúng hai khổ thơ đầu của bài theo thể 4 chữ. Luyện viết đúng những tiếng có âm đầu s / x.

- Rèn kĩ năng nghe viết, trình bày bài thơ theo thể tự do. Rèn KN phân biệt s / x.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết sẵn ND BT 2 ( a ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  2 HS lên bảng viết, dư​ới lớp viết ở bảng con: lao xao, làm sao, xoè cánh,  đi sau, rơi xuống.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD HS nghe - viết chính tả.

- GVđọc bài viết chính tả 1 lần, 2 HS  đọc lại.

- GV HDHS nhận xét về số lượng chữ trong mỗi dòng thơ, cách trình bày mỗi dòng thơ.
- HS luyện viết những chữ khó ở bảng con: loắt choắt, nghênh nghênh, hiểm nghèo, nhấp nhô, ..., GV nhận xét, sửa sai cho HS.

- GV đọc cho HS viết bài vào vở ( Mỗi dòng thơ đọc 1 lần ). 

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2 ( a ): -  HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm, tự làm bài vào vở.

- GV gắn bảng phụ lên bảng, 1 HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất lời giải đúng: 

    a)  Hoa sen, xen kẽ.            Ngày xưa, say sưa.                   Cư xử, lịch sử.

- Củng cố cách phân biệt s / x .

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 

- Nhắc HS viết lại cho đúng những chữ viết sai trong bài chính tả.

                                     Tiết 2:                  luyện từ và câu                              
                                                   Từ ngữ chỉ nghề nghiệp
I. Mục đích yêu cầu:
- Hệ thống vốn từ chỉ về nghề nghiệp, HS nắm được một số từ ngữ chỉ nghề nghiệp; Nhận biết được những TN nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam và đặt được một câu ngắn nói về phẩm chất của nhân dân VN.
- Rèn luyện KN nhận biết các TN chỉ nghề nghiệp, những TN nói lên phẩm chất của nhân dân VN; KN đặt câu đúng.
- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ BT 1 ( SGK - T.129 ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS tìm 2 từ có nghĩa trái ngược nhau + đặt câu để phân biệt nghĩa của 2 từ đó.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học. 
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Hệ thống vốn từ ngữ về nghề nghiệp.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 1, 2 ( SGK - 129 ).
+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm.

- HS quan sát lần lượt 6 tranh trong SGK, sau đó trao đổi theo cặp - nói về nghề nghiệp của những người được vẽ trong tranh.

- Một số HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

1 - Công nhân ; 2 - Công an ; 3 - Nông dân ; 4 - Bác sĩ ; 5 - Lái xe ; 6 - Người bán hàng. 
- GV có thể hỏi thêm HS về công việc cụ thể của mỗi người và nơi làm việc.
+ Bài 2: - 1 HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV tổ chức cho HS thi làm bài theo nhóm ( 3 nhóm ) dưới hình thức thi tiếp sức.

- Mỗi nhóm cử đại diện 5 HS tiếp nối nhau lên bảng làm bài ( Thời gian 5 phút ).

- Hết thời gian, nhóm nào tìm được nhiều từ đúng là thắng cuộc.

. GV chốt, hệ thống vốn TN chỉ nghề nghiệp.

* HĐ 2: Nhận biết các từ ngữ nói lên phẩm chất của nhân dân VN. 

. GV tổ chức, HDHS làm BT 3 ( SGK - 129 ).

- HS đọc yêu cầu của bài, cả lớp đọc thầm.

- HS làm việc cá nhân, tự làm bài, ghi lại những từ nói lên phẩm chất của nhân dân VN vào vở. GV mời 2 HS lên bảng viết.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những từ ngữ đúng: anh hùng, thông minh, gan dạ, cần cù, đoàn kết, anh dũng.

. GV khắc sâu những TN nói lên phẩm chất của nhân dân VN. 
* HĐ 3: Luyện tập đặt câu nói về phẩm chất của nhân dân VN.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 4 ( SGK - 129 ).

- HS đọc yêu cầu của bài sau đó tự làm bài vào vở bài tập.

- Một số HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những câu đúng.

. Củng cố KN đặt câu nói về phẩm chất của nhân dân VN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố, khắc sâu vốn TN chỉ về nghề nghiệp và những TN chỉ p/ chất của ND VN.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. Nhắc HS ghi lại những câu đã đặt ở BT 4 vào vở.

                                       Tiết 3:                         Toán      
  T.164: ôn tập về phép cộng và phép trừ
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm; Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 và làm tính cộng, trừ không nhớ với các số có đến 3 chữ số; Biết giải bài toán về ít hơn và tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ. 

- Rèn luyện kĩ năng thực hành làm tính và giải toán về phép cộng, phép trừ.

- HS tích cực, chủ động trong học tập. 

II. chuẩn bị: 

- Hình minh họa BT 4 ( SGK ).

- Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS nêu các bước để thực hiện phép cộng, phép trừ. 

- Nêu cách tìm số hạng chưa biết, cách tìm số bị trừ và số trừ.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK - T.171 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1 : - HS tự tính nhẩm rồi ghi KQ tính vào vở.
- 3 HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, chữa bài, chốt KQ đúng.

- GV củng cố về KN cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm.
+ Bài 2: - 1 HS nêu yêu cầu của bài.
- HS tự làm bài: đặt tính rồi tính KQ vào vở.

- Một số HS lên bảng làm. HS nhận xét, chữa bài.
- Củng cố cho HS về cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 và cộng trừ không nhớ các số có 3 chữ số.

+ Bài 3: - 1 HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS xác định dạng toán: Bài toán về " ít hơn " + nêu cách giải.

- HS vận dụng cách giải bài toán về ít hơn, tự  làm bài vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán về " ít hơn ".

+ Bài 5: - 1 HS nêu yêu cầu của bài. 

- 1 HS  xác định từng thành phần chưa biết trong mỗi phép tính, nêu cách tính.

- HS tự làm bài vào vở BT, 2 HS lên bảng làm bài.

- GV củng cố về cách tìm số hạng chưa biết và tìm số bị trừ.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ các KT đã học về phép cộng, phép trừ. 


                              Tiết 4                      tự nhiên và xã hội

                                          Mặt trăng và các vì sao
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết: khái quát về hình dạng, đặc điểm của Mặt Trăng và các vì sao ban đêm.

- HS có kĩ năng quan sát, mô tả về hình dạng, đặc điểm của Mặt Trăng và các vì sao bằng hình vẽ.

- HS ham tìm hiểu về tự nhiên.

II. chuẩn bị:

- Hình vẽ trong SGK - T.68, 69. 
- HS: Quan sát thực tế bầu trời về ban đêm; giấy vẽ, bút chì.

III. Các hoạt động dạy học: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS kể tên 4 phương chính và nêu cách xác định phương hướng bằng Mặt Trời.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

- HS khởi động: hát một bài về Mặt Trăng.

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Vẽ và giới thiệu tranh vẽ về bầu trời có Mặt Trăng và các vì sao.
+ Mục tiêu: HS biết khái quát về hình dạng, đặc điểm của Mặt Trăng.

+ Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân: 


. Vẽ và tô màu bầu trời có Mặt Trăng và các vì sao.



. HS tự vẽ theo trí tưởng tượng của các em về Mặt Trăng, có thể vẽ về Mặt trăng và các vì sao, hoặc vẽ thêm cảnh vật xung quanh.

- Một số HS giới thiệu tranh vẽ của mình cho cả lớp.

- Từ các bức vẽ, GV hỏi thêm HS những gì các em biết về Mặt Trăng:

. Tại sao các em lại vẽ Mặt trăng như vậy ?

. Theo các em mặt Trăng có hình gì ?

. Vào những ngày nào trong tháng âm lịch chúng ta nhìn thấy trăng tròn ? 

. Em đã dùng màu gì để tô màu Mặt Trăng ?

. ánh sáng Mặt Trăng có gì khác so với ánh sáng Mặt Trời ? 

- HS có thể quan sát các hình vẽ trong SGK và đọc các lời ghi chú để nói về Mặt Trăng.

- GVKL: Mặt Trăng tròn, giống như một " quả bóng lớn " ở xa Trái Đất. ánh sáng Mặt Trăng mát dịu, không nóng như ánh sáng Mặt Trời vì Mặt Trăng không tự phát ra được ánh sáng. Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trời xuống Trái Đất.
* HĐ 2:  Thảo luận về các vì sao.

+ Mục tiêu: HS biết khái quát về hình dạng, đặc điểm của các vì sao.
+ Cách tiến hành:

- Từ các bức vẽ về bầu trời có trăng và sao của HS, GV khai thác những hiểu biết của HS về các vì sao:

. Tại sao em lại vẽ các ngôi sao như vậy ?

. Theo các em, những ngôi sao có hình gì ? Trong thực tế, có phải các ngôi sao cũng có cánh như những chiếc đèn ông sao không ?
. Những ngôi sao có toả sáng không ?

....

- HS có thể quan sát các hình vẽ và đọc các lời chú giải trong SGK để nói về các vì sao.

- GVKL: Các vì sao là những " quả bóng lửa " khổng lồ giống như Mặt Trời. Trong thực tế có nhiều ngôi sao còn lớn hơn Mặt Trời, nhưng vì chúng ở rất xa, rất xa Trái Đất nên chúng ta nhìn thấy chúng nhỏ bé trên bầu trời.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS tích cực học tập. 

- Nhắc HS tìm hiểu thêm về Mặt Trăng và các vì sao.
   
                                                                             Ngày soạn: 20 - 4 - 2018
                                                                                         Ngày dạy: Thứ sáu ngày  27 - 4 - 2018
              Buổi sáng:

                                        Tiết 1:                    Tập làm văn                             
đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đáp lại lời an ủi trong tình huống giao tiếp đơn giản; Viết được một đoạn văn ngắn kể một việc làm tốt của em hoặc của bạn em. 

- Rèn KN đáp lời an ủi; KN kể chuyện được chứng kiến.

- Các KNS được GD trong bài: KN giao tiếp ( ứng xử văn hoá ) và KN lắng nghe tích cực.
- HS chủ động, tích cực trong học tập.

II. chuẩn bị: - Tranh minh hoạ BT 1 ( SGK ).
- Các PP/ KT dạy học: PP hoàn tất một n/ vụ ( thực hành đáp lời an ủi theo tình huống ).
 III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - 1 HS đọc và nói nội dung một trang sổ liên lạc của em.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Luyện đáp lời an ủi.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 1, 2 ( SGK ):
+ Bài 1: - 1 HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm.
- HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK, đọc thầm lời an ủi của bạn gái đến thăm và lời đáp lại của bạn gái bị đau chân.

- 3, 4 cặp HS thực hành trước lớp.
+ Bài 2: - 1HS đọc yêu cầu và các tình  huống trong bài.
- Cả lớp đọc thầm lại, suy nghĩ, nhẩm thầm lời đáp phù hợp với 3 tình huống đã cho. 

- GV mời từng cặp HS thực hành đối đáp theo từng tình huống a, b, c - nói lời an ủi và lời đáp. GV nhắc HS không nhất thiết phải nhắc đúng từng chữ lời các nhân vật trong SGK.

+ HS có thể đáp: 

a) Lần sau, em sẽ cố gắng đạt điểm tốt cô ¹. / ...

b) Mình vẫn hi vọng nó sẽ trở về. / ...

c) Nếu nó về thì cháu mừng lắm, bà ¹! / ...

- Cả lớp và GV n/ xét, đánh giá cao những HS biết nói lời đáp phù hợp với mỗi tình huống.

. Củng cố cách đáp lời  an ủi.

* HĐ 2: Kể chuyện được chứng kiến.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 3 ( SGK ):
+ Bài 3: - 1 HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV giải thích: Đề bài yêu cầu các em kể về một việc làm của em ( hoặc của bạn em ). Đó có thể là việc em săn sóc mẹ khi mẹ bị ốm, cho bạn đi chung áo mưa, hoặc một việc tốt nào đó thực sự em đã làm hoặc đã thấy bạn làm. 
- Một vài HS nói về những việc tốt các em hoặc bạn đã làm.

- Cả lớp làm bài vào vở BT.
- HS tiếp nối nhau đọc bài viết - Cả lớp và GV nhận xét. 
- GV khen một số bài viết tốt.
. Củng cố KN kể chuyện được chứng kiến.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố, khắc sâu nội dung kiến thức bài học.

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS nhớ thực hành nói lời an ủi và đáp lại lời an ủi phù hợp trong giao tiếp.

                                         Tiết 2:                        Toán
T.165: ôn tập về phép nhân và phép chia
I. Mục đích yêu cầu:

- HS thuộc các bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm; Biết tính giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính ( trong đó có một dấu nhân hoặc chia, nhân, chia trong phạm vi bảng tính đã học; Biết tìm số bị chia, tích; Biết giải bài toán có một phép nhân.

- Rèn KN thực hành giải toán vận dụng các bảng nhân, chia đã học; KN tính giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính và KN tìm số bị chia, tích.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: 

- Hình minh hoạ bài tập 4 ( SGK ).
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV kiểm tra HS đọc thuộc lòng các bảng nhân, chia 2, 3, 4, 5.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: 

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.

GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK - T.172 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: 
- HS vận dụng các bảng nhân, chia đã học tự tính nhẩm rồi ghi KQ tính vào vở.

- Một số HS nêu miệng KQ. 
- Lớp nhận xét, chữa bài. GV yêu cầu HS nêu cách tính nhẩm.
- Củng cố về các bảng nhân, chia đã học .

+ Bài 2: - GVHDHS: tính lần lượt từ trái sang phải, chẳng hạn: 

       4 x 6 + 16 = 24 + 16

                        = 40

- HS tự làm các phần còn lại - 3 HS lên bảng làm, nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS: thứ tự thực hiện phép tính về nhân, chia.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài, nêu phép tính giải.

- HS tự  ghi tóm tắt và trình bày bài giải vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.

- Củng cố cho HS về KN trình bày giải bài toán về vận dụng bảng nhân 3.

+ Bài 5: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV hỏi HS về từng thành phần chưa biết trong mỗi phép tính.

- HS nêu cách tìm số bị chia và tìm thừa số chưa biết.

- HS tự làm bài, 2 HS lên bảng làm. HS nhận xét, chữa bài.

- GV củng cố về cách tìm số bị chia, cách tìm thừa số chưa biết.
3. Củng cố, dặn dò:

- Củng cố các bảng nhân, chia đã học.
- GV nhận xét tiết học; Dặn HS tiếp tục ôn tập KT đã học để CB cho thi KS cuối năm.

                                   Tiết 3:                          Sinh hoạt
                                                        sinh hoạt lớp
I. Mục đích yêu cầu:
- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn , lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuẩn bị

- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 
1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các hoạt động trong tuầnvà đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.
4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm:...…………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
* Hạn chế:…..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

5. Phương hướng tuần tới.

- Thực hiện tốt chủ điểm của tháng 5: Tự hào đội viên.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Tiếp tục thực hiện phong trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; thực hiện tốt phong trào thi đua học tập giữa các tổ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    Buổi chiều:

                                            Tiết 3:                   thủ công

ôn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ chơi 

theo ý thích ( T. 1 )

I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn tập, củng cố được kiến thức, kĩ năng làm thủ công lớp 2.

- HS làm được ít nhất một sản phẩm thủ công đã học.

- HS có hứng thú, thích làm đồ chơi, yêu thích SP do mình làm ra.

II. chuẩn bị:

- GV: Mẫu một số đồ chơi. Bảng phụ ghi sẵn quy trình làm các đồ chơi đã học.

- HS: giấy thủ công hoặc giấy màu, giấy trắng; kéo, hồ dán.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra sự CB của HS.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Ôn cách làm một số đồ chơi đã học.

- GV cho HS lần lượt quan sát mẫu các SP đồ chơi đã làm.

- HS lần lượt nhắc lại quy trình làm các đồ chơi:

+ Làm dây xúc xích trang trí.                                  

+ Làm đồng hồ đeo tay.

+ Làm vòng đeo tay.                                                 

+ Làm con bướm.

- GV chốt, gắn bảng phụ ghi sẵn các quy trình làm từng đồ chơi lên bảng.

* HĐ 2: Thực hành.

- HS thực hành làm một trong các đồ chơi đã học.

- GV bao quát lớp, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

( Với những HS khéo tay, làm được ít nhất 2 sản phẩm thủ công đã học; Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo ).

* HĐ 3: Đánh giá sản phẩm.

- GV tổ chức cho HS trưng bày SP.

- GV cùng một số HS chọn, đánh giá một số sản phẩm đẹp.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại quy trình làm các đồ chơi đã học.

- GV nhận xét tiết học, Nhận xét sự CB, tinh thần học tập, KN thực hành và SP của HS. Nhắc HS CB tiết sau: tiếp tục thi khéo tay làm đồ chơi.  
                                     Tiết 2:                       Toán ( * )                                
    Ôn tập: các số trong phạm vi 1000

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cho HS về thứ tự, đọc, viết, và so sánh các số có 3 chữ số.

- Rèn KN thực hành đếm thêm một số đơn vị trong trường hợp đơn giản; KN đọc, viết và so sánh các số có 3 chữ số.

- HS vận dụng làm tốt các bài tập theo yêu cầu.

II. chuẩn bị: 

- Nội dung một số bài tập liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.

GV tổ chức, HDHS làm các bài tập sau rồi chữa bài:

+ Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 641 ; ........ ; 643 ; ......... ; 645 ; 646 ; ......... ; .......... ; 649 ; .......... .

b) 700 ; ........ ; 702 ; ......... ; .......... ;  .......... ; 706 ; .........; ; .......... ; 709 ; ......... .

c) 800 ; 810 ; 820 ; ........ ; ......... ; ......... ; .......... ;  ........ ; .........; 890 ; ........ .

- HS đọc yêu cầu của bài, GV kết hợp viết các phần a, b, c lên bảng.

- GV cho HS nhẩm đếm các số lần lượt từ 641 đến 650 sau đó yêu cầu HS nêu miệng các số cần điền vào từng ô trống, GV kết hợp điền vào bảng.
- Tương tự các phần b, c còn lại, HS tự làm, 2 HS lên bảng điền, lớp nhận xét, chữa bài.
- Củng cố về thứ tự các số có 3 chữ số ( a, b ); thứ tự các số tròn chục trong PV 1000 ( c ).

+ Bài 2: Viết các số sau:

a) Hai trăm mười ba.                 Chín trăm.

b) Bốn trăm mười.                     Năm trăm năm mươi lăm.

c) Sáu trăm linh tám.                 Một nghìn.

d) Tám trăm hai mươi lăm.        Bốn trăm ba mươi.

e) Năm trăm linh một.                Chín trăm chín mươi chín.

- GV đọc cho HS viết số ở bảng con; 3 HS lên bảng viết.

- HS nhận xét, chốt lại các số viết đúng.
- GV yêu cầu HS đọc lại các số vừa viết; nêu nhận xét về đặc điểm của một vài số như: 

        410  ;  608  ;  900  ;  155 ; 501 ; 999.
- Củng cố cho HS về cách đọc, viết các số có 3 chữ số.
+ Bài 3: Sắp xếp các số sau :  253 ; 235 ; 462 ; 638 ; 523 ;  535 ; 650 theo thứ tự:  

          a) Từ bé đến lớn.                                                       b) Từ lớn đến bé.
- HS tự làm bài, 2 HS lên bảng làm. 

- HS nhận xét, chữa bài.
- Củng cố cách sắp xếp các số có ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.
+ Bài 4:            a) Viết số bé nhất có 3 chữ số giống nhau.
                         b) Viết số lớn nhất có 3 chữ số giống nhau.
                        c) Viết số ở giữa hai số 499 và 501 .

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- GV củng cố về số lớn nhất, số bé nhất có ba chữ số giống nhau; số ở giữa hai số.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV củng cố, khắc sâu KT đã học về thứ tự, đọc, viết và sắp xếp các số có 3 chữ số theo thứ tự xác định.

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

                              Tiết 1:                             Toán (*)
Ôn tập về phép cộng và phép trừ

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố KT về phép cộng, phép trừ.

- Rèn kĩ năng làm tính cộng, trừ, kĩ năng giải toán đơn bằng phép cộng và phép trừ.

- HS  tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:

- Vở BT Toán in.
III. Các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Ôn tập, củng cố KT về phép cộng, phép trừ.

- GV ghi bảng 2 phép tính: 

                         234 + 432                987 - 456 

- 2 HS lên bảng đặt tính rồi tính, dưới lớp làm vào vở nháp.

- HS nhận xét, chữa bài.

- GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép cộng, phép trừ.

- GV chuẩn xác KT.

* H§ 2: Thực hành

- GV tổ chức cho HS làm các BT trong vở BT Toán in – trang 88, 89 rồi chữa bài.

- Củng cố, khắc sâu KT theo ND từng bài:

+ Bài 1: Củng cố KN cộng, trừ nhẩm trong bảng; KN cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm.

+ Bài 2: Củng cố KN cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 và cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

+ Bài 3: Củng cố KN giải toán về tính tổng của hai số hạng.

+ Bài 4: Củng cố KN giải bài toán về ít hơn.

+ Bài 5: Củng cố KT về tính chất giao hoán của phép cộng.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- HS nhắc lại ND ôn luyện trong tiết học.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ KT về phép cộng, phép trừ.
                                Tiết 2:                                  luyện viết
                                                   Luyện viết chữ v ( kiểu 2 )

I. mục đích yêu cầu:

- HS biết viết chữ hoa V ( kiểu 2 ) theo cỡ vừa và nhỏ; Luyện viết các câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ hoa V ( kiểu 2 ).
- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- GV: Mẫu chữ V viết hoa ( kiểu 2 ).

- HS: Vở ô li để luyện viết.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết bảng con: Quân, Quang.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa V ( kiểu 2 )
- HS nhắc lại cấu tạo của chữ  V ( kiểu 2 ): gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 3 nét cơ bản - 1 nét móc hai đầu ( trái - phải ), một nét cong phải ( hơi duỗi, không thật cong như bình thường ) và một nét cong dưới nhỏ.

- GV viết mẫu chữ  V ( kiểu 2 ) lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  V ( kiểu 2 )  trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2:  HD viết chữ và câu ứng dụng.
- GV viết mẫu từng câu ứng dụng: Việt Nam thân yêu.
- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết chữ Việt, Việt Nam ở bảng con, GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ 2: HS luyện viết vào vở ô li.

- GV nêu yêu cầu viết:

+ Viết 1 dòng chữ V ( kiểu 2 ) cỡ vừa, 2 dòng chữ V ( kiểu 2 ) cỡ nhỏ.

+ Viết 1 dòng chữ Việt cỡ vừa, 2 dòng chữ Việt cỡ nhỏ.

+ Viết 3 dòng câu ứng dụng: Việt Nam thân yêu cỡ nhỏ.

- HS luyện viết bài vào vở, GV theo dõi, giúp đỡ HS để các em viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết chữ cái hoa V ( kiểu 2 ) đã học.

                           Tiết 3:             hoạt động ngoài giờ lên lớp
Hội vui học tập: Thi kể chuyện VỀ bác hồ

 I. Mục đích yêu cầu:
 - HS  biết kể các câu chuyện về Bác Hồ dựa theo trí nhớ hoặc tranh minh hoạ..

 - Rèn KN kể chuyện về Bác Hồ.

 - GDHS lòng kính yêu và biết ơn Bác Hồ.

 II. CHUẨN BỊ:

 - Sưu tầm các câu chuyện, tư liệu kể về Bác Hồ.

 III. Các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Tập kÓ trong nhãm.

- GV chia HS thành các nhóm 4 + Giao nhiệm vụ rồi HD các nhóm tập kể. 
- HS tự chọn câu chuyện yêu thích đúng chủ đề rồi tập kể trong nhóm.

 - GV theo dõi hướng dẫn thêm cho các nhóm.

 * HĐ 2: Thi kể trước lớp.
 - Đại diện các nhóm thi kể trước lớp. 

 - Các nhóm khác theo dõi, nhận xét -> bình chọn nhóm kể hay nhất để tuyên dương.
* HĐ 3:  Củng cố, dặn dò.
 - GV hỏi HS về ND một số câu chuyện.

 - Nhận xét tiết học. Dặn kể lại chuyện cho người khác nghe.

       Buổi chiều:                           
                                         Tiết 1:                  luyện từ và câu  (*)                            
ÔN: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp
I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn tập, củng cố vốn từ ngữ chỉ về nghề nghiệp, HS nắm được một số từ ngữ chỉ nghề nghiệp; Nhận biết được những TN nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam và đặt được một câu ngắn nói về phẩm chất của nhân dân VN.
- Rèn luyện KN nhận biết các TN chỉ nghề nghiệp, những TN nói lên phẩm chất của nhân dân VN; KN đặt câu đúng.
- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị:    

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Củng cố vốn từ ngữ về nghề nghiệp.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 1, 2 ( Vở BT T. Việt 2 – tập 2 - 64 ).

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm.

- HS quan sát lần lượt 6 tranh trong SGK, sau đó trao đổi theo cặp - nói về nghề nghiệp của những người được vẽ trong tranh.

- Một số HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

1 - Công nhân ; 2 - Công an ; 3 - Nông dân ; 4 - Bác sĩ ; 5 - Lái xe ; 6 - Người bán hàng. 
- GV có thể hỏi thêm HS về công việc cụ thể của mỗi người và nơi làm việc.
+ Bài 2: - 1 HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV tổ chức cho HS thi làm bài theo nhóm ( 3 nhóm ) dưới hình thức thi tiếp sức.

- Mỗi nhóm cử đại diện 5 HS tiếp nối nhau lên bảng làm bài. ( Thời gian 5 phút ).

- Hết thời gian, nhóm nào tìm được nhiều từ đúng là thắng cuộc.

. GV chốt, hệ thống vốn TN chỉ nghề nghiệp.

* HĐ 2: Nhận biết các từ ngữ nói lên phẩm chất của nhân dân VN. 

. GV tổ chức, HDHS làm BT 3 ( Vở BT T. Việt 2 – tập 2 - 64 ).
- HS đọc yêu cầu của bài, cả lớp đọc thầm.

- HS làm việc cá nhân, tự làm bài, ghi lại những từ nói lên phẩm chất của nhân dân VN vào vở. GV mời 2 HS lên bảng viết.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những từ ngữ đúng: anh hùng, thông minh, gan dạ, cần cù, đoàn kết, anh dũng.

. GV khắc sâu những TN nói lên phẩm chất của nhân dân VN. 
* HĐ 3: Luyện tập đặt câu nói về phẩm chất của nhân dân VN.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 4 ( Vở BT T. Việt 2 – tập 2 - 64 ).
- HS đọc yêu cầu của bài sau đó tự làm bài vào vở bài tập.

- Một số HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những câu đúng.

. Củng cố KN đặt câu nói về phẩm chất của nhân dân VN.

* HĐ 4: Củng cố, dặn dò.

- GV củng cố, khắc sâu vốn TN chỉ về nghề nghiệp và những TN chỉ p/ chất của ND VN.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. Nhắc HS ghi lại những câu đã đặt ở BT 4 vào vở.

                                      TiÕt 2:                  TẬP LÀM VĂN ( * )                              
 Luyện tập: đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đáp lại lời an ủi trong tình huống giao tiếp đơn giản; Biết viết một đoạn văn ngắn kể một việc làm tốt của em hoặc của bạn em. 

- Rèn kĩ năng đáp lời an ủi; KN kể chuyện được chứng kiến.
- Các KNS được GD trong bài: KN giao tiếp ( ứng xử văn hoá ) và KN lắng nghe tích cực.
- HS chủ động, tích cực trong học tập.

II. chuẩn bị: - Nội dung một số BT liên quan.
- Các PP/ KT dạy học: PP hoàn tất một n/ vụ ( thực hành đáp lời an ủi theo tình huống ).
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập đáp lời an ủi.

+ GV tổ chức, HDHS làm bài tập 1:

Ghi lại lời đáp của em trong các trường hợp sau: 

a) Em bị ốm phải nghỉ học. Bạn em đến chơi, an ủi: " Đừng buồn. Bạn sắp khỏi rồi. "

b) Em buồn vì bài kiểm tra toán sáng nay của em bị điểm kém. Cô giáo an ủi: " Đừng buồn. Lần sau nếu cố gắng hơn, em sẽ được điểm tốt. "

c) Em rất tiếc vì con chó con nhà em bị lạc mất. Bạn em nói: " Mình chia buồn với bạn. "

- 1HS đọc yêu cầu và các tình  huống.

- Cả lớp đọc thầm lại, suy nghĩ, nhẩm thầm lời đáp phù hợp với 3 tình huống đã cho. 

- GV mời từng cặp HS thực hành đối đáp theo từng tình huống a, b, c - nói lời an ủi và lời đáp. GV nhắc HS không nhất thiết phải nhắc đúng từng chữ lời các nhân vật.

+ HS có thể đáp  ở mức độ đơn giản:

 VD: a) Cảm ơn bạn.

        b) Dạ, em cảm ơn cô.

        c) Mình cảm ơn bạn.
+ Hoặc có thể đáp: 

a) ừ, mình cũng đang mong chóng khỏi để được đi học cùng các bạn đây.
b) Vâng. Lần sau, em sẽ cố gắng đạt điểm tốt cô ¹. / ...

c) Mình vẫn hi vọng nó sẽ trở về. / ...
- Cả lớp và GV n. xét, đánh giá cao những HS biết nói lời đáp phù hợp với mỗi tình huống.

* HĐ 2: Luyện tập Kể chuyện được chứng kiến.

+ GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2:
Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 - 5 câu ) kể một việc làm tốt của em ( hoặc của bạn em ). VD: . Săn sóc bà khi bà bị ốm.

                 . Giờ kiểm tra, bạn quên không mang bút, em cho bạn mượn bút. ...

- 1 HS đọc yêu cầu của bài. GV giải thích: Đề bài yêu cầu các em kể về một việc làm của em ( hoặc của bạn em ). Đó có thể là việc em săn sóc bà khi bà bị ốm, cho bạn mượn bút, hoặc một việc tốt nào đó thực sự em đã làm hoặc đã thấy bạn làm. ( viết từ 4 - 5 câu ).

- Một vài HS nói về những việc tốt các em hoặc bạn đã làm.

- Cả lớp làm bài vào vở BT.

- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc bài viết.
- Cả lớp và GV nhận xét. GV cho điểm một số bài viết tốt.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, khắc sâu ND kiến thức bài học.
- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS nhớ thực hành điều đã học: biết cách nói lời an ủi và đáp lại lời an ủi trong giao tiếp.

                                          Tiết 3:                         Toán ( * )
ôn tập về phép nhân và phép chia
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS củng cố về: Nhân, chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học; Biết tính giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính; Biết tìm thừa số, số bị chia chưa biết và biết giải bài toán bằng phép chia.

- Rèn KN vận dụng các bảng nhân, chia đã học để thực hành giải toán.

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị: 

- Nội dung một số BT liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:
GV tổ chức HDHS tự làm các BT sau rồi chữa bài:

+ Bài 1: Tính nhẩm.

     2 x 9 =                      10 : 2 =                      2 x 8 =                      14 : 2 =

     3 x 8 =                      21 : 3 =                      4 x 7 =                      18 : 3 =

     5 x 6 =                      16 : 4 =                      5 x 8 =                      32 : 4 =

     4 x 8 =                      35 : 5 =                      3 x 9 =                      45 : 5 =

- HS vận dụng các bảng nhân, chia đã học tự tính nhẩm rồi ghi KQ tính vào vở.
- Một số HS nêu miệng KQ. Lớp nhận xét, chữa bài.
- GV củng cố về các bảng nhân, chia đã học.
+ Bài 2: Tính.

a) 4 x 8 + 16 =                             b)  20 : 5 x 6 =

    5 x 7 + 15 =                                   36 : 4 : 3 =
- 1 HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS làm mẫu phần ( a ), nêu cách tính: tính lần lượt từ trái sang phải, chẳng hạn: 

       4 x 8 + 16 = 32 + 16

                        = 48

- HS tự làm các phần còn lại vào vở - 3 HS lên bảng làm - nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS: thứ tự thực hiện các phép tính về nhân, chia.

+ Bài 3: Lớp 2A có 30 bạn xếp hàng tập thể dục, mỗi hàng có 3 bạn. Hỏi lớp 2 A xếp được bao nhiêu hàng ?

- 1 HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- 1 HS  nêu cách giải, nêu phép tính giải.

- HS tự  ghi tóm tắt và trình bày bài giải vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.

- Củng cố cho HS về KN trình bày giải bài toán về vận dụng bảng chia 3.

+ Bài 4: Tìm x.

  a) X x 5 = 45                           b) X : 4 = 24

- 1 HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS xác định từng thành phần chưa biết trong mỗi phép tính, nêu cách tìm.

- HS tự làm bài, 2 HS lên bảng làm. HS nhận xét, chữa bài.

- GV củng cố về cách tìm số bị chia, cách tìm thừa số chưa biết.
+ Bài 5:  Tìm y:       

                a)   y x 2 = 10 + 8                                b)   y : 4  = 15 - 10
- GV gợi ý HS đưa về dạng cơ bản như BT 4 sau đó HS tự làm bài rồi chữa bài.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học; Tuyên dương những HS tích cực học tập. Dặn HSVN tiếp tục ôn tập KT đã học để CB cho thi KS cuối năm.                               

âm nhạc

Học hát bài : mẹ đi vắng

( Nhạc: Trịnh Công Sơn. Lời: Nguyễn Quang Dũng )

I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết biết hát theo giai điệu và lời ca.

- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. 

- HS yêu thích học hát.

II. chuẩn bị:

- GV hát chuẩn xác bài hát Mẹ đi vắng.

- Bảng phụ chép lời ca, băng nhạc.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 1, 2 HS hát lại bài hát Bắc Kim Thang.
2. Bài mới: 

a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Dạy bài hát Mẹ đi vắng.

- GV giới thiệu bài hát, tên tác giả.

- GV hát mẫu ( hoặc cho HS nghe băng ).

- HS đọc đồng thanh lời ca.

- GV dạy HS hát từng câu.

* HĐ 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

+ GV hát mẫu câu 1 + HDHS hát kết hợp vỗ tay theo phách.

- HS luyện hát kết hợp vỗ tay thep phách.

+ HS tự tìm các động tác phụ hoạ cho bài hát.

- HS luyện hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ.

- GV tổ chức cho các nhóm thi đua biểu diễn.

- Cả lớp, GV tuyên dương, khen ngợi những HS hát đúng.

3. Củng cố, dặn dò:
- Cả lớp hát lại bài hát. GV hỏi HS về tên tác giả của bài hát.

- GV nhận xét tiết học, Nhắc HS về nhà tập hát lại bài hát nhiều lần cho thuộc, hát cho ngư​ời thân nghe.

bài  28.

I. mục đích yêu cầu:

- HS nắm đư​​ợc ND bài viết, viết đủ số dòng theo quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ cái viết hoa Y ( kiểu chữ nghiêng ) theo cỡ vừa và nhỏ; Luyện viết các câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Vở luyện viết chữ đẹp - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết bảng con: Phú Thái, cầu Ràm, Yên Phụ, Nam Sách, Tứ Kỳ, Bình Giang, Thanh Hà - GV nhận xét, uốn nắn.
2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b) Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa Y ( kiểu chữ nghiêng )
- HS khá, giỏi nhắc lại cấu tạo của chữ  Y.

- GV viết mẫu chữ  Y lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  Y trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2:  HD viết chữ và câu ứng dụng.
- HS lần l​ượt đọc các câu ứng dụng trong bài 28 ( Vở luyện viết - tập 2 ). 
- GV viết mẫu từng câu ứng dụng: Yêu chuộng hoà bình; Yêu thương gia đình.

- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết chữ  Yêu  ở bảng con, GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ 2: HS luyện viết bài trong vở Luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết: viết bài 28 ( trang 28 ) - Viết chữ hoa Y ( kiểu chữ nghiêng ):

+ Viết 2 dòng chữ  Y cỡ vừa; 2 dòng chữ  Ycỡ nhỏ.

+ 2 dòng chữ  Yêu cỡ nhỏ ( HS khá, giỏi - viết 3 dòng ).

+ 3 lần câu ứng dụng: Yêu chuộng hoà bình ( HS khá, giỏi - viết 5 lần ).
+ 3 lần câu ứng dụng: Yêu thương gia đình ( HS khá, giỏi - viết 5 lần ).
- HS luyện viết bài trong vở luyện viết, GV theo dõi, giúp đỡ để HS viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết chữ cái hoa Y ( kiểu chữ nghiêng ) đã học.
                    Tiết 1 + 2 + 3 ( Lớp 2C, 2B, 2A ):                

thể dục
Tiết 66: chuyền cầu - trò chơi: " con cóc là cậu ông trời ".  

I. Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục ôn Chuyền cầu theo nhóm hai người. Ôn trò chơi " Con cóc là cậu ông Trời ".

- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm hai người; biết cách chơI và tham gia chơi được các trò chơi.

- HS tích cực, tự giác trong tập luyện.

II. địa điểm, ph​ương tiện: 

- Trên sân tr​​ường, đảm bảo VS, an toàn tập luyện. 

- GV chuẩn bị 1 còi; kẻ các vạch CB và xuất phát để chơi TC; quả cầu; bảng gỗ tâng cầu.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Phần mở đầu:

- GV nhận lớp phổ biến ND, yêu cầu giờ học: 1 phút.
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc: 90 - 100 m.

- Đi thư​ờng theo vòng tròn và hít thở sâu: 1 phút.

- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông: 1 - 2 phút.
+ Ôn các ĐT tay, chân, lườn, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung: 
1 lần - mỗi động tác tập 2 x 8 nhịp.

2. Phần cơ bản:
+ Chuyền cầu theo nhóm 2 người: 8 -  10 phút.

- HS tự tập luyện theo đơn vị tổ, từng tổ thi để chọn đôi giỏi nhất.

- GV tổ chức cho HS thi giữa các tổ để chọn vô địch lớp.

 + Trò chơi “ Con cóc là cậu ông Trời” : 8 -  10 phút.

- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.

- HS ôn lại vần điệu. GV cho một nhóm HS lên chơi thử.

- HS tự chơi theo đơn vị tổ ( 5 - 6 phút ).

3. Phần kết thúc:
- Làm một số động tác thả lỏng: 2 phút.

- GV cùng HS hệ thống bài học: 1 - 2 phút.  

- GV nhận xét giờ học. Dặn HSVN ôn lại các động tác và trò chơi đã học.                          
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